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Trần Mạnh Tuấn(*) 

Từ khả năng... 

Những năm gần đây, một số nhà 
khoa học ở nước ta thường nói tới Danh 
sách Philadelphia hay Danh sách tạp 
chí khoa học có uy tín trên thế giới do 
Viện Thông tin Khoa học (Institute of 
Scientific Information - ISI, Mỹ) lựa 
chọn. Về thực chất, tại thời điểm hiện 
nay, đó là Danh mục các tạp chí khoa 
học được phản ánh trong hệ thống cơ sở 
dữ liệu (CSDL) do Thomson Reuters -  
một trong số rất ít các tổ chức có uy tín 
nhất trên thế giới được các cộng đồng 
khoa học, xuất bản, thông tin thừa nhận 
trong việc đánh giá và xếp hạng tạp chí 
khoa học - xây dựng và cập nhật. 

Hàng năm, trên cơ sở các hồ sơ đăng 
ký được gửi tới, Thomson Reuters tiến 
hành khảo sát khoảng 2.000 tên tạp chí 
khoa học trên toàn thế giới, và qua đó, 
chọn 10-12% để cập nhật vào hệ thống 
CSDL của mình. Đây chính là hệ thống 
CSDL phản ánh các tạp chí khoa học có 
uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn đối với các 
cá nhân và tổ chức khoa học trên thế 
giới. Điều cần chú ý là, công việc này 
được tiến hành một cách liên tục, và đã 
trở thành một truyền thống khoa học đã 
được khẳng định. Phạm vi nguồn tạp 

chí mà Thomson Reuters bao quát để 
đánh giá là trên Web of Science, trong 
đó các tạp chí sau khi được lựa chọn sẽ 
chia thành các nhóm trong Danh mục. 
ở đây người ta đã kết hợp chặt chẽ giữa 
các tiêu chí mang tính định tính và định 
lượng để đánh giá và lựa chọn tạp chí 
khoa học (xem: 6, 7).(*)Phương pháp dựa 
trên tiêu chí mang tính định lượng ở 
đây được xây dựng trên cơ sở phương 
pháp trắc lượng thư mục (bibliometrics) 
(xem thêm: 10).  

Trắc lượng thư mục là nội dung đã 
xuất hiện từ khá lâu và hiện đang được 
đông đảo giới nghiên cứu trong lĩnh vực 
thông tin, thư viện quan tâm. Các ứng 
dụng của trắc lượng thư mục cũng đã 
xuất hiện ít nhất là từ khi mà người ta 
vận dụng định luật tản mạn tin của 
Bradford vào việc khảo sát động thái 
phát triển của hệ thống tạp chí khoa 
học, trong việc xác định và xây dựng 
kho tạp chí hạt nhân cho các ngành, 
lĩnh vực khoa học. Song, tiêu biểu nhất 
của việc ứng dụng trắc lượng thư mục là 
vào đầu những năm 1960, khi mà E. 
Gardfield, Viện trưởng sáng lập của Viện 

                                                
(*) Viện Thông tin Khoa học Xã hội. 
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Thông tin khoa học Mỹ (ISI), đề xuất 
việc xây dựng cho mỗi tạp chí khoa học 
chỉ số ảnh hưởng  (Impart Factor – IF) 
và xem đó là một tham biến quan trọng 
phản ánh vị trí cũng như mức độ ảnh 
hưởng của tạp chí đó đối với sự phát 
triển khoa học nói chung (xem: 3, 8).  

Khái niệm được sử dụng làm cơ sở 
để xác định IF cho mỗi tạp chí khoa học 
chính là trích dẫn, việc xác định/thừa 
nhận đã sử dụng các kết quả/nhận định 
của các tác giả hay công trình khoa học 
khác trong công trình hiện tại của 
mình. Mặt khác, các trích dẫn có thể 
được tính toán và xem như một thước đo 
về tính hữu dụng và ảnh hưởng của các 
công trình được trích dẫn. Vì thế mà nó 
được gọi là phân tích trích dẫn. Trong số 
các phép đo đáng chú ý từ các phân tích 
trích dẫn là các tính toán trích dẫn mà 
đối tượng là: 

- Một bài báo (nó đã được trích dẫn 
bao nhiêu lần); 

- Một tác giả (tổng số các trích dẫn 
hay số trung bình trích dẫn trên 1 bài 
báo); 

- Một tạp chí (số trích dẫn trung bình 
đối với các bài báo trên tạp chí đó) (4). 

Lẽ tự nhiên, một tài liệu càng được 
nhiều tài liệu khác, nhiều tác giả khác 
trích dẫn (số lượt trích dẫn cao) thì tài 
liệu đó càng có tầm ảnh hưởng cao tới 
các tài liệu khoa học khác, và nói chung, 
là tới sự phát triển khoa học.    

Cụ thể hơn, ở đây công thức để xác 
định giá trị IF của mỗi tạp chí khoa học, 
tức là số trích dẫn trung bình của 1 bài 
báo trên tạp chí đó, được xác định bởi tỷ 
lệ giữa: 

+ số lượt các công trình nghiên cứu 
trích dẫn tới các công trình đã được 

công bố trên tạp chí khoa học đó (trong 
một khoảng thời gian xác định) 

với  

+ tổng số các công trình khoa học đã 
được công bố trên chính tạp chí khoa 
học đó (cùng trong khoảng thời gian xác 
định như trên) (8). 

Rõ ràng, chỉ số IF đối với mỗi tạp 
chí khoa học là thay đổi theo thời gian. 
Nhìn chung, các tạp chí khoa học có chỉ 
số IF cao là những tạp chí khoa học có 
uy tín. Chính vì thế, các cơ quan, cá 
nhân chủ quản của các tạp chí khoa học 
luôn tìm mọi cách để chỉ số IF của tạp 
chí mình không ngừng được nâng cao. 
Trong một số trường hợp, có thể diễn ra 
tình huống một tạp chí khoa học nào đó 
có chỉ số IF cao do số lượt các công trình 
được đăng tải trên tạp chí đó trích dẫn 
tới chính bản thân các công trình cũng 
được đăng tải trên chính tạp chí đó – tức 
là số lượt tự trích dẫn của tạp chí đó 
cao. Các biên tập viên của Thomson 
Reuters coi đó là điều không bình 
thường và đã đưa ra một số biện pháp 
để phòng tránh các kết luận dựa trên 
các số liệu thống kê thiếu minh bạch 
(xem: 8)(*). Chính vì vậy, tương quan tỷ 
lệ giữa số lượt trích dẫn của các công 
trình khoa học từ bên ngoài (các công 
trình khoa học không được công bố trên 
tạp chí đang khảo sát) trích dẫn tới các 
công trình khoa học của tạp chí đó và 
tổng số các công trình khoa học đã được 
công bố trên tạp chí đó trong một 
khoảng thời gian xác định cũng đã được 
xây dựng. Chỉ số này được gọi là chỉ số 
IF của tạp chí sau khi đã lược bỏ (thanh 
                                                
(*) Thực tiễn cho thấy các chuyên gia của 
Thomson Reuters khuyến nghị, nếu không có gì 
đặc biệt, tỷ lệ số lượt tự trích dẫn của tạp chí 
không nên vượt quá 20% tổng số lượt trích dẫn 
nói chung của tạp chí đó. 
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lọc) số lượt tự trích dẫn, và đương nhiên, 
không thể vượt quá chỉ số IF nói chung.  

Chỉ số IF được các biên tập viên của 
Thomson Reuters sử dụng để hàng năm 
phân hạng (ranking) các tạp chí khoa 
học trong danh sách các tạp chí khoa 
học được phản ánh qua CSDL của mình. 
Thông qua một quy trình nghiêm ngặt 
và thống nhất, bằng việc sử dụng nhiều 
tiêu chí và nội dung đánh giá khác 
nhau, trong đó có chỉ số IF, danh sách 
các tạp chí khoa học có uy tín trên thế 
giới được cập nhật hàng năm và được 
phản ánh trong CSDL tạp chí khoa học 
trên thế giới do Thomson Reuters xây 
dựng (xem: 1, 7)(*).  

Trên cơ sở các trích dẫn, người ta 
xây dựng một công cụ kiểm soát tài liệu 
đặc biệt là Chỉ dẫn trích dẫn (Citation 
Index - CI). 

CI là một bảng tra cứu các trích dẫn 
giữa các ấn phẩm với nhau, cho phép 
người dùng dễ dàng xác định được các 
tài liệu được xuất bản sau đã trích dẫn 
đến các tài liệu trước đó như thế nào. 
Năm 1961, Viện Thông tin Khoa học, 
dưới sự chỉ đạo của E. Garfield, đã biên 
soạn và công bố Genetic Citation Index, 
loại sản phẩm có liên quan mật thiết 
đến ấn phẩm tra cứu được xuất bản tiếp 
tục Science Citation Index. Sau này, 

                                                
(*) Như đã biết, trong quá trình phân hạng uy tín 
của các trường đại học trên thế giới, người ta 
cũng xem tổng số lượt trích dẫn tới các công trình 
khoa học (có tác giả là các thành viên của trường) 
là một trong các tham số chính chiếm tỷ trọng 
lớn trong tổng số điểm được gán. Ngoài ra ở nước 
ta, trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa 
học và công nghệ (kèm theo Thông tư hướng dẫn 
số 05/2009/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành ngày 30/3/2009) có chỉ tiêu 0602 
về Số bài báo khoa học và công nghệ của Việt 
Nam công bố ở nước ngoài được trích dẫn với đơn 
vị tính là tổng số lượt trích dẫn, trong 1 năm, 
trong mỗi lĩnh vực nghiên cứu. 

Viện Thông tin Khoa học đã thường 
xuyên xuất bản Social Science Citation 
Index (SSCI) từ năm 1972 và 
Art&Humanities Citaton Index từ năm 
1978. Phiên bản CI tự động hóa đầu 
tiên là CiteSeer xuất hiện năm 1997 (5). 

Về cấu tạo, CI là một bảng chỉ dẫn 
có 3 phần mà trong đó các tài liệu được 
trích dẫn trong khoảng 1 năm được liệt 
kê theo vần chữ cái theo tên của tác giả 
được trích dẫn, tiếp theo là tên của tác 
giả trích dẫn (của tài liệu nguồn) trong 
một bảng CI. Thông tin thư mục đầy đủ 
đối với các tác giả trích dẫn được đưa ra 
trong Chỉ dẫn nguồn (Source Index). 
Một bảng Chỉ dẫn chủ đề (Subject 
Index) thông thường liệt kê các bài báo 
theo các từ đại diện xuất hiện trong tên 
tài liệu cũng được tổ chức để tạo nên 
một CI.  

Trong những năm gần đây, các 
doanh nghiệp thông tin, xuất bản lớn 
trên thế giới đã quan tâm đặc biệt đến 
việc ứng dụng trắc lượng thư mục trong 
việc tạo ra các sản phẩm thông tin mà 
mình đưa ra thị trường. Truy cập vào 
các ngân hàng dữ liệu của 
ScienceDirect, Ebscohost, Blackwell...  
người dùng dễ dàng nhận được các kết 
quả dạng danh mục các công trình khoa 
học đã trích dẫn đến một công trình 
khoa học hiện có, hay danh mục các tạp 
chí khoa học đã được một công trình 
khoa học trích dẫn tới... Khai thác các 
chức năng dạng citation (citing/cited) 
được tổ chức sẵn trong các ngân hàng 
dữ liệu về khoa học và công nghệ lớn 
ngày nay trên thế giới đã cho phép 
người dùng tin dễ dàng nhận được các 
kết quả kể trên. Rất tiếc, cho đến nay, 
khả năng tương tự trong các sản phẩm 
mà cộng đồng thông tin, xuất bản ở 
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nước ta là chưa thể cung cấp được cho 
người dùng tin những kết quả dạng đó. 
Và xét cho cùng, điều đó đã góp phần 
làm cho nguồn thông tin khoa học của 
nước ta rất khó và chưa thể hòa nhập 
vào nguồn thông tin khoa học chung 
trên thế giới, góp phần tạo nên những 
rào cản khó vượt qua đối với người dùng 
tin và các tổ chức thông tin, xuất bản 
trong các quá trình khai thác và phổ 
biến thông tin, góp phần tạo nên sự biệt 
lập, tính tự trị khép kín của nguồn tin 
trong nước đối với nguồn tin bên ngoài. 
Đến lượt mình, có thể thấy quá trình 
hòa nhập, hợp tác (hay ở đây cũng có 
thể gọi là quá trình toàn cầu hóa) giữa 
các hoạt động khoa học và công nghệ 
của nước ta đối với thế giới bên ngoài 
chưa thể diễn ra một cách thực sự bình 
đẳng và lâu bền. Các tổ chức thông tin, 
thư viện và xuất bản tài liệu khoa học, 
công nghệ ở nước ta cần thiết và có thể 
trực tiếp tham gia vào việc cải thiện 
thực trạng trên. Đây là một vấn đề phải 
được đề cập và giải quyết trên bình diện 
quốc gia, tức là phải được xem là nhiệm 
vụ mà toàn bộ các thành viên của Hệ 
thống các cơ quan thông tin, thư viện 
khoa học, các tổ chức xuất bản tài liệu 
khoa học của quốc gia phải cùng phối 
hợp thực hiện. 

Ngoài ra, thực tiễn phát triển hoạt 
động khoa học và công nghệ, trong đó có 
thông tin khoa học và công nghệ cũng 
luôn đặt ra các nhiệm vụ mà việc giải 
quyết nó cần tới các ứng dụng của trắc 
lượng thư mục. Dưới đây là một số tình 
huống cụ thể. 

Đã từ rất lâu, khi đề cập tới việc 
hình thành và phát triển một thư viện, 
người ta nghĩ ngay tới việc xác định 
thành phần kho tài liệu hạt nhân và 

chính sách phát triển nguồn tin mà thư 
viện đó cần theo đuổi. Điều này lại trở 
nên không đơn giản và khó xác định đối 
với các ngành, lĩnh vực khoa học đa 
ngành, liên ngành và mới hình thành. 
Ví dụ, nhiệm vụ của bạn là phải lựa 
chọn một danh mục tạp chí khoa học có 
uy tín ở trong nước và trên thế giới về 
một vấn đề mang tính thời thượng là xã 
hội học thức, xã hội tri thức, xã hội 
thông tin... làm cơ sở triển khai chính 
sách bổ sung lâu dài cho một thư viện 
hay cơ quan thông tin. Vậy bạn cần phải 
thực hiện những công việc cụ thể nào để 
danh sách các tạp chí được xây dựng 
chứng tỏ đã được hình thành một cách 
khoa học? Sử dụng phương pháp trắc 
lượng thư mục cũng như các sản phẩm 
đã có được tạo ra bởi phương pháp này 
có thể là một trong số các giải pháp có 
sức thuyết phục cao. Cụ thể ta sẽ thực 
hiện các bước sau: 

- Liệt kê và xác định các chủ đề có 
liên quan mật thiết tới chủ đề xã hội học 
thức,... (xác định các từ khóa thuộc 
nhóm có liên quan tới từ khóa hiện tại – 
ralated terms). 

- Xác lập một danh mục các đề tài 
nghiên cứu và công trình khoa học nói 
chung ở trong và ngoài nước tìm được do 
sử dụng các từ khóa đã chọn được ở bước 
trên. 

- Thống kê và phân hạng các tạp chí 
khoa học mà các nhà khoa học đã sử 
dụng (các nguồn đã được trích dẫn tới) 
để tiến hành các nghiên cứu trên. 

- Xác định các tạp chí khoa học về 
các chủ đề trên và có uy tín trên thế giới 
mà Viện Thông tin khoa học Mỹ đã xác 
định qua Journal Citation Report gần 
đây nhất. 
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- Xác định các tạp chí khoa học về 
các chủ đề trên  và có chỉ số trích dẫn 
cao tại các hệ thống CSDL khoa học lớn 
và có uy tín trên thế giới như 
ScienceDirect, Blackwell, Ebscohost…  

- Tham vấn ý kiến chuyên gia (nhà 
khoa học và người kinh doanh và xuất bản 
thông tin) nhằm lựa chọn từ các kết quả 
trên để có một danh sách theo yêu cầu. 

Có thể nói, tất cả các bước trên đều 
cho thấy rõ có việc ứng dụng phương 
pháp trắc lượng thư mục, trắc lượng 
thông tin. 

Đây là một cơ hội thường bị các thư 
viện và cơ quan thông tin khoa học ở 
nước ta bỏ qua vì những lý do khác 
nhau. Chính vì vậy, chính sách phát 
triển nguồn tin của hầu hết các thư viện 
hay các hệ thống thông tin chưa thực sự 
được xây dựng theo một quy trình khoa 
học. Chúng chủ yếu được hình thành và 
vận hành trên cơ sở quán tính có sẵn 
hoặc tùy thuộc một cách giản đơn vào 
chủ quan của người trực tiếp quản lý 
thư viện. 

Một ví dụ khác: Từ khoảng giữa 
những năm 1980, công tác đào tạo sau 
đại học và quy trình xem xét để phong 
tặng các chức danh khoa học cao cấp ở 
nước ta được phát triển trên một phạm 
vi rộng lớn. Vì thế đã xuất hiện một vấn 
đề phải giải quyết là xác định Danh 
sách tạp chí khoa học được tính điểm. 
Để thu hút được nhiều nhà khoa học gửi 
bài công bố, cũng như để chứng tỏ uy tín 
khoa học (đối với cộng đồng khoa học 
trong nước) của mình, các tạp chí khoa 
học tìm nhiều cách khác nhau để cơ 
quan có thẩm quyền đưa mình vào 
Danh sách kể trên. Điều đó lại càng 
được quan tâm mỗi khi một ngành mới 
được phép triển khai đào tạo. Chúng tôi 

không được biết chi tiết quy trình để 
một tạp chí khoa học được đưa vào danh 
sách trên, nhưng chắc chắn biết rằng 
trong quy trình đó, người ta hoàn toàn 
không sử dụng phương pháp trắc lượng 
thư mục theo nghĩa đầy đủ của điều đó. 
Các nhà khoa học cũng như những nhà 
quản lý khoa học hàng đầu của nước ta 
ai ai cũng ca ngợi và khẳng định giá trị 
của Danh sách Philadelphia, song có lẽ 
họ cũng không hề nghĩ rằng, Danh sách 
đó một phần quan trọng được xác định 
là thông qua các số liệu thống kê mà 
phương pháp trắc lượng thư mục mang 
lại. Chính những người phê duyệt Danh 
sách tạp chí được tính điểm ở nước ta 
cũng ở trong tình huống tương tự. Và vì 
vậy, danh sách này được tạo nên chủ 
yếu dựa trên ý kiến chủ quan của các 
nhà khoa học và nhà quản lý. Đành 
rằng, ý kiến chủ quan của họ là cực kỳ 
quan trọng, song nếu thiếu các metrics 
thích hợp và cần thiết, thì tính thống 
nhất của quy trình đánh giá, xếp hạng 
tạp chí khoa học, và do đó sức thuyết 
phục của danh sách được tạo lập sẽ 
không cao, hơn nữa không loại trừ các 
nghịch lý rất dễ diễn ra, không loại trừ 
các công việc ở khu vực “lobby” trở nên 
sôi động khác thường (!) Đó là vấn đề 
mà đáng ra, nếu các nghiên cứu và việc 
triển khai các nội dung liên quan tới 
việc ứng dụng trắc lượng thư mục được 
tiến hành tốt, sẽ không còn là việc cần 
phải được giải quyết thỏa đáng nữa. Có 
thể nói lại một cơ hội nữa mà các đồng 
nghiệp của chúng ta đã và đang bỏ qua.   

...Đến các điều kiện ứng dụng 

Nội dung của ứng dụng trắc lượng 
thư mục là khá phức tạp theo nhiều 
khía cạnh khác nhau. Trước hết có thể 
thấy, trên bình diện chung, để có thể 
triển khai việc ứng dụng trắc lượng thư 
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mục, không thể chỉ được xem là công 
việc của chỉ một hoặc một số ít cơ quan 
thông tin, thư viện hay doanh nghiệp 
xuất bản, dầu cho đó là các cơ quan lớn 
đến mức nào đi nữa. Công việc ở đây 
cần tới sự tham gia một cách hòa hợp, 
ổn định của tất các các chủ thể có liên 
quan. Chính vì thế cần có một Tổng Đạo 
diễn, một Tổng Công trình sư, được trợ 
giúp bởi một nhóm Chuyên gia được tổ 
chức theo mô hình một Ad-hoc, để thiết 
kế và tổ chức triển khai kế hoạch to lớn 
và phức tạp này: ứng dụng trắc lượng 
thư mục vào việc xây dựng ngân hàng 
dữ liệu khoa học và công nghệ của quốc 
gia. Các chuyên gia trong Nhóm Ad-hoc 
này cần phải bao quát được nhiều lĩnh 
vực khác nhau, mà trước hết là thuộc 
các lĩnh vực thông tin, thư viện và xuất 
bản. Người viết mong rằng Lãnh đạo các 
cơ quan thông tin đầu mối của Hệ thống 
các cơ quan thông tin, thư viện và các cơ 
quan xuất bản tạp chí khoa học của 
quốc gia quan tâm tới đề xuất này.  

Ngoài ra, về phương diện kỹ thuật, 
để có thể ứng dụng được trắc lượng thư 
mục, cần giải quyết một số vấn đề cụ 
thể sau. 

Thứ nhất, cần xây dựng được một 
cấu trúc thống nhất cho hệ thống CSDL 
khoa học ở nước ta theo mô hình chung 
mà các doanh nghiệp thông tin và xuất 
bản lớn trên thế giới đang áp dụng. Để 
thực hiện được nhiệm vụ khó và phức 
tạp này, có lẽ hướng giản lược nhất 
chính là các nghiên cứu cần thiết để 
chúng ta có thể sử dụng dịch vụ biên 
mục tích hợp Connexion do OCLC cung 
cấp cùng các kinh nghiệm trong việc 
xuất bản và quản trị các tạp chí toàn 
văn của các doanh nghiệp thông tin lớn 
trên thế giới hiện nay. Các nghiên cứu 
độc lập của chúng ta về vấn đề này e 

rằng chưa thể mang lại câu trả lời thỏa 
đáng và thống nhất cho mọi vấn đề đặt 
ra. Rõ ràng công việc này trước hết cần 
được xem là một nội dung của công tác 
quản lý nhà nước về thông tin, thư viện, 
xuất bản tài liệu khoa học.    

Thứ hai, để có thể triển khai được 
các ứng dụng của trắc lượng thư mục, 
mỗi cá nhân nhà khoa học, khi công bố 
các công trình nghiên cứu của mình cần 
phải phản ánh được một cách tường 
minh, đầy đủ và chi tiết; theo một quy 
tắc thống nhất việc trích dẫn đến các 
công trình khác. Hiện nay ở nước ta, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã có những quy 
định khá cụ thể về việc trình bày Danh 
mục tài liệu tham khảo trong các luận 
án khoa học. Ngoài ra, hầu hết các tạp 
chí khoa học cũng yêu cầu tác giả các 
công trình khoa học được gửi tới để xuất 
bản tuân thủ các quy định tương tự. 
Tuy nhiên, các quy định này còn khác 
biệt nhau và chưa đủ chi tiết để khả dĩ 
bao hàm được mọi tình huống. Theo 
quan điểm của chúng tôi, ở đây chúng ta 
cần sớm phổ biến và áp dụng thống 
nhất theo một quy định chung mà giới 
khoa học và xuất bản trên thế giới đang 
sử dụng một cách rộng rãi: Hệ thống chỉ 
dẫn tham khảo Oxford (Oxford 
Referencing System)(*). Để đạt được  
được đòi hỏi này cần có sự tham gia ổn 
định và nhất quán của mỗi nhà khoa 
học, mỗi cơ quan xuất bản (trước hết là 
các tạp chí khoa học). 

Số lượng các vấn đề mà việc trả lời 
nó sẽ tạo điều kiện cho việc ứng dụng 
trắc lượng thư mục được nêu trên là 
không quá nhiều. Song việc giải quyết 
mỗi một trong các vấn đề trên lại mới 

                                                
(*) Chúng tôi sẽ sớm giới thiệu Hệ thống chỉ dẫn 
tham khảo Oxford vào dịp khác. 
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mẻ, khá phức tạp, bởi vậy sẽ rất khó 
khăn. Chúng tôi còn e rằng, thậm chí 
các phân tích trên có khi lại không được 
xem là vấn đề đối với không ít người, kể 
cả những người có trọng trách, trong đội 
ngũ của chúng ta hôm nay. Khó khăn 
cũng nằm cả ở thực tế đó.   

Có thể đi tới nhận xét giản đơn là: 
Hiện tại cũng như tương lai lâu dài, 
trong nguồn thông tin khoa học nói 
chung của nhân loại, tỷ lệ nguồn thông 
tin khoa học của nước ta là khá khiêm 
tốn. Sự khiêm tốn đó đủ để mọi người 
thấy rằng nếu ta mong muốn có được sự 
hòa nhập của nguồn tin trong nước với 
nguồn tin bên ngoài thì buộc chúng ta 
phải tính đến việc tổ chức nguồn thông 
tin của mình theo đúng cách thức mà 
các nguồn thông tin bên ngoài đã được 
tổ chức. Có lẽ không còn cần bàn thảo 
tới sự lựa chọn nào khác ở đây. 
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